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I. MỞ ĐẦU 

Nhiệt độ mặt đất là một định lượng quan trọng 
trong các nghiên cứu về biến đổi khí hậu toàn cầu, 
ước tính quỹ bức xạ của các nghiên cứu cân bằng 
nhiệt và được xem như một đối chứng đối với các 
mô hình khí hậu. Nhiệt độ mặt đất bị ảnh hưởng 
mạnh mẽ bởi độ phát xạ bề mặt và hiệu ứng của 
khí quyển.  

Viễn thám thụ động đo lường bức xạ phát ra từ 
bề mặt Trái Đất theo từng pixel phụ thuộc vào trường 
nhìn tức thời của bộ cảm biến (IFOV) đặt trên vệ 
tinh. Dải quang phổ điện từ 3-35 μm cho phép thu 
nhận bức xạ và ước tính nhiệt độ bề mặt, đặc biệt 
trong cửa sổ khí quyển từ 8-14 μm. Các bộ cảm biến 
thu nhận ảnh có chứa kênh hồng ngoại nhiệt như 
AVHRR (trên vệ tinh NOAA), MVIRI (Meteosat), 
AATSR (ENVISAT), MODIS (TERRA) có độ phân 
giải thấp từ 1 km trở lên, thích hợp cho các nghiên 
cứu toàn cầu. Trong nghiên cứu đô thị thường yêu 
cầu độ phân giải không gian cao hơn, trong đó có 
các ảnh vệ tinh thu nhận từ các bộ cảm biến như 
LANDSAT : TM có độ phân giải kênh nhiệt 120 m, 
EMT+  60 m, ASTER độ phân giải không gian 90 m, 
TIMS độ phân giải 18 m, ATLAS độ phân giải 10 m. 
ảnh TIMS và ATLAS được thu nhận từ các vệ tinh 
nhỏ chỉ phục vụ các nghiên cứu địa phương. ảnh 
hồng ngoại nhiệt của LANDSAT và ASTER, mặc dù 
có độ phân giải thấp hơn nhưng lại có quỹ đạo bay 
chụp toàn cầu và tư liệu lưu trữ lâu dài, rất thích hợp 
cho nhiều nghiên cứu ứng dụng cấp đô thị.  

Đo lường nhiệt độ bề mặt từ viễn thám bắt đầu 
vào những năm đầu 1960. Tuy nhiên, khái niệm đầy 
đủ cũng như sơ đồ thực hiện tính chỉ mới bắt đầu 
vào đầu những năm 1980 [5]. Việc ước tính nhiệt 
độ bề mặt khá phức tạp và hiện nay vẫn đang còn 

được nghiên cứu để tìm kiếm mô hình tính toán đạt 
độ chính xác mong muốn. Nếu tách việc suy giảm 
bức xạ truyền dẫn do khí quyển, vấn đề phức tạp là 
còn do độ phát xạ bề mặt đất của vật thể thay đổi cao. 
Nhưng bề mặt đất khá phức tạp, phạm vi động của 
độ phát xạ rộng hơn và có thể thay đổi trên các 
khoảng cách ngắn. Hơn nữa, việc tính nhiệt độ bề 
mặt cũng khó khăn do nhiệt độ bề mặt trích xuất 
được đại diện cho toàn bộ pixel, trong khi nhiệt độ 
điểm đo có thể thay đổi trên các khoảng cách ngắn.  

Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu tính tách 
biệt độ phát xạ và nhiệt độ bề mặt, lúc đó giả thiết 
độ phát xạ là hằng số (phương pháp chuẩn hóa độ 
phát xạ NEM và NOR) hoặc nhiệt độ là hằng số 
(phương pháp tỷ số phổ), biến không biết được tính 
và biến hằng số đã được giả thiết sẽ được tính lại 
tiếp sau đó. Hoặc yêu cầu biết trước thông tin bề 
mặt như phương pháp NDVI để tính độc lập độ 
phát xạ. Hoặc tính đồng thời cả hai trong cùng một 
mô hình (phương pháp tách nhiệt độ và độ phát xạ 
TES) [5]. Hầu hết các phương pháp này đều ứng 
dụng cho các bộ cảm biến nhiệt có từ 2 kênh trở 
lên. Các phương pháp ước tính nhiệt độ bề mặt có 
mục đích là bù cho các hiệu ứng khí quyển và hiệu 
ứng góc như phương pháp kênh đơn, kỹ thuật tách 
cửa số hoặc phương pháp đa kênh và phương pháp 
đa góc [5]. Các phương pháp này đều yêu cầu biết 
trước thông tin phát xạ bề mặt và tính toán đồng 
thời với hiệu ứng khí quyển. Điều này sẽ gặp khó 
khăn khi không có đầy đủ số đo về khí quyển song 
hành vào thời kỳ quan trắc của vệ tinh, nhất là đối 
với các ảnh lịch sử. 

ở Việt Nam, trong những năm gần đây đã có 
một số nghiên cứu ứng dụng viễn thám hồng ngoại 
nhiệt trong việc ước tính giá trị nhiệt độ cho khu 
vực đô thị, nhưng hầu hết đều chỉ dừng ở mức tính 
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toán nhiệt độ sáng trên vệ tinh mà chưa xem xét đến 
yếu tố độ phát xạ để chuyển về nhiệt độ bề mặt thực 
[4, 20, 21], hoặc tính đến nhiệt độ bề mặt nhưng sử 
dụng giá trị độ phát xạ là hằng số cho toàn bộ ảnh 
[17, 18], hoặc sử dụng số liệu độ phát xạ kết quả và 
các hệ số hiệu chỉnh có sẵn từ các tác giả nước ngoài 
[6, 13, 14]. Điều này dễ dẫn đến kết quả tính chưa 
chính xác so với thực tế. Hơn nữa, hầu hết các nghiên 
cứu này chưa xem xét đến kiểm chứng kết quả tính 
với số đo quan trắc thực tế. 

Bài báo này trình bầy kết quả nghiên cứu phương 
pháp xác định nhiệt độ bề mặt đối tượng ở cấp đô thị 
có tính đến độ phát xạ bề mặt thực trong hiệu chỉnh 
kết quả tính toán với quy trình tính toán đơn giản, 
có thể áp dụng cho ảnh vệ tinh bất kỳ, không phụ 
thuộc vào số lượng kênh nhiệt và tăng cường độ phân 
giải ảnh kết quả. Đồng thời kết quả nghiên cứu được 
kiểm chứng với số đo quan trắc nhiệt độ bề mặt thực 
tế để đánh giá độ chính xác. Nghiên cứu ứng dụng 
cho hai dòng ảnh vệ tinh là LANDSAT và ASTER. 

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Bức xạ hồng ngoại nhiệt trong dải 8-14 μm được 
phát ra từ bề mặt tương quan với nhiệt độ động năng 
và độ phát xạ bề mặt. Tuy nhiên, có hai vấn đề chính 
cần phải giải quyết để đạt được nhiệt độ và độ phát 
xạ bề mặt từ dữ liệu hồng ngoại nhiệt. Thứ nhất, bức 
xạ đo được ở bộ cảm biến bị ảnh hưởng bởi khí 
quyển từ quá trình hấp thụ và phát xạ lại bởi các khí, 
chủ yếu là hơi nước trong vùng hồng ngoại của phổ 
điện từ. Vì vậy, để đạt được nhiệt độ bề mặt, cần 
phải hiệu chỉnh khí quyển qua việc sử dụng mô hình 
truyền bức xạ. Thứ hai, bản chất không xác định 
được của các số đo nhiệt độ và độ phát xạ. Nếu bức 
xạ nhiệt được đo trong N kênh, thì sẽ có N+1 tham 
số không biết gồm N lớp độ phát xạ (đối với N 
kênh) và 1 lớp nhiệt độ bề mặt. Ước tính độ phát 
xạ và nhiệt độ trong dữ liệu hồng ngoại nhiệt đa 
phổ cần các giả thiết bổ sung để giải biến không 
xác định [15, 19]. Các giả thiết thường liên quan 
đến các đo đạc độ phát xạ trong phòng thí nghiệm 
hoặc trên thực tế.  

Giá trị bức xạ thu nhận trong dải hồng ngoại 
nhiệt của phổ điện từ trên các bộ cảm biến vệ tinh 
được tính toán qua phương trình truyền bức xạ. Thực 
tế tính toán, đối với các bề mặt tự nhiên, bức xạ bề 
mặt được biểu diễn gần đúng theo công thức [9] :   

 (1) 

Mỗi loại bộ cảm biến nhiệt được thiết kế với sứ 
mạng riêng của mình, có loại chỉ có một kênh nhiệt 
(bộ cảm biến Landsat TM và ETM+), có loại có từ 
hai đến nhiều kênh (bộ cảm biến Aster có 5 kênh 
nhiệt). Chọn lựa phương pháp xác định nhiệt độ và 
độ phát xạ bề mặt sao cho phù hợp đồng thời với 
các dữ liệu vệ tinh này (chỉ chứa 1 kênh nhiệt hoặc 
nhiều hơn) là yêu cầu của nghiên cứu nhằm đơn 
giản hoá việc tính toán và có thể áp dụng cho tất cả 
các loại dữ liệu vệ tinh ở các khu vực khác nhau. 

1. Xác định nhiệt độ 

Trong viễn thám hồng ngoại nhiệt, nhiệt độ bức 
xạ (TR) được định nghĩa như là nhiệt độ tương đương 
của vật đen truyền cùng một lượng bức xạ thu được 
từ một vật thực tế và phụ thuộc vào nhiệt độ động 
lực bề mặt thực (TK) và độ phát xạ. Trường hợp 
không phải vật đen, tổng lượng bức xạ phát ra được 
biểu diễn theo định luật Stefan-Bolzman như sau 
[11] : 

      (2) 

Suy ra :    
     (3) 

Nhiệt độ bức xạ được đo bởi các bộ cảm biến 
trên vệ tinh còn gọi là nhiệt độ sáng của vật đen 
tuyệt đối TB (với ε = 1) và được xác định theo định 
luật Planck : 

      (4) 

 

trong đó, Bλ - bức xạ của vật đen tuyệt đối (Wm-2àm-1),  
K1 = 2πhc2/λ5, K2 = hc/kλ, h - hằng số Planck (6,62 
× 10-34 Js), c - vận tốc ánh sáng (3 × 108 ms-1), k - 
hằng số Boltzman (1,38 × 10-23 JK-1), λ - bước sóng 
trung tâm (μm). 

Nhiệt độ bề mặt là nhiệt năng của một vật thể 
và có thể được đo bằng nhiệt kế. Công thức (3) cho 
thấy giữa nhiệt độ bức xạ và nhiệt độ bề mặt có 
mối tương quan qua độ phát xạ ε. Nhiệt độ sáng TB 
đã biết, vấn đề là phải xác định được độ phát xạ ε 
thì suy ra được nhiệt độ bề mặt TS : 

      
   (5) 

Nhiệt độ bề mặt bị ảnh hưởng chủ yếu bởi bức 
xạ Mặt Trời. Độ chính xác ước tính của nhiệt độ bề 
mặt từ dữ liệu viễn thám nhiệt phụ thuộc vào các yếu 
tố : khí quyển, tương tác giữa bề mặt và khí quyển, λλ εBR =

44
RK TTB σεσ ==

KR TT 41/ε=

11

2

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

λB
K
KTB

ln

BS TT
41

1
/ε

=



 170 

độ phát xạ vật thể và độ phân giải ảnh. Nhiệt độ bề 
mặt đo lường từ viễn thám nhiệt có thể bị ảnh hưởng 
bởi sự hỗn hợp của các yếu tố dưới pixel, xẩy ra khi 
có nhiều hơn một vật thể tồn tại bên trong trường 
nhìn của bộ cảm biến (FOV). Vì vậy, để so sánh 
nhiệt độ đo từ viễn thám nhiệt với số đo thực mặt 
đất, cần phải chọn lựa các khu vực đối tượng lớn 
hơn kích thước pixel. Trong nghiên cứu này, việc 
xác định nhiệt độ bề mặt được dẫn từ các định luật 
cơ bản, không quan tâm đến việc biết trước hay phải 
tính toán đồng thời giá trị độ phát xạ. Việc xem xét 
yếu tố hiệu ứng khí quyển được tách riêng tùy vào 
trường hợp cụ thể. 

2. Xác định độ phát xạ 

Độ phát xạ (ε) là tỷ số giữa năng lượng phát xạ 
từ bề mặt tự nhiên trên năng lượng phát xạ từ vật 
thể đen ở cùng bước sóng và nhiệt độ (xem công 
thức 1). Nhiệt độ và độ phát xạ luôn luôn là hai biến 
cần xác định trong phương pháp viễn thám, do đó 
các phương pháp thường phát triển tính toán đồng 
thời giá trị của hai biến trên. Do tính chất phức tạp 
và không xác định, bài toán giải N+1 ẩn số không 
được giải với độ chính xác và tính tổng quát đầy 
đủ. Độ phát xạ bề mặt là biến ít thay đổi theo thời 
gian và không gian so với nhiệt độ bề mặt, vì vậy 
người ta thường xác định độ phát xạ bề mặt trước 
khi tính toán nhiệt độ bề mặt. 

Phương pháp dựa trên NDVI rất hữu ích nếu biết 
trước độ phát xạ của đất trống và thực vật cũng như 
cấu trúc và phân bố thực vật. Ước tính độ phát xạ 
bề mặt từ kênh khả kiến và cận hồng ngoại theo 
phương pháp NDVI có 3 ưu điểm chính : 1) các bộ 
cảm biến trên vệ tinh thường cung cấp độ phân giải 
không gian cao hơn đối với các kênh khả kiến và 
cận hồng ngoại so với kênh nhiệt, vì vậy bản đồ độ 
phát xạ thu được sẽ có độ phân giải không gian cao 
hơn so với các phương pháp tính trực tiếp từ các 
kênh nhiệt ; 2) phương pháp NDVI có thể được ứng 
dụng cho bất kỳ bộ cảm biến nào, không phụ thuộc 
vào số lượng kênh nhiệt ; 3) trình tự tính toán đơn 
giản và hiệu chỉnh khí quyển ít phức tạp.  

Các pixel đại diện bề mặt đất thường là các pixel 
hỗn hợp chứa cả thực vật và đất tùy thuộc vào độ 
phân giải của ảnh vệ tinh. Độ phát xạ hiệu quả của 
một pixel có thể được ước tính bằng cách cộng lại 
các phần đóng góp của độ phát xạ thực vật và độ 
phát xạ đất chứa trong đó. A.A. Van De Griend và 
M. Owe (1993) [10] đã thực hiện thí nghiệm đo đạc 
trực tiếp độ phát xạ và phản xạ phổ trong dải khả 

kiến và cận hồng ngoại cho các khu vực có đặc 
tính đồng nhất để tính NDVI và tìm được mối quan 
hệ thực nghiệm giữa độ phát xạ và NDVI : 

     (6) 

Quan hệ này chỉ thực thi đối với các khu vực có 
đặc tính đồng nhất. E. Valor và V. Caselles (1996) 
[19] đã đưa ra một mô hình tương tự cũng dựa trên 
NDVI nhưng có thể ứng dụng cho các khu vực không 
đồng nhất với nhiều kiểu đất, thực vật và bề mặt 
thay đổi. Theo mô hình này, độ phát xạ hiệu quả của 
bề mặt không đồng nhất được định nghĩa là tổng độ 
phát xạ của các thành phần đơn của nó : 

     (7) 

trong đó, εv và εs - độ phát xạ của thực vật và đất 
thuần nhất, nghĩa là trong vòng một pixel đại diện chỉ 
là thực vật hoặc chỉ là đất, không có sự pha trộn ; Pv 
- tỷ lệ hay hợp phần hiện diện của thực vật trong 
pixel, giá trị từ 0 (đối với đất trống) đến 1 (đối với 
đất phủ đầy thực vật). Do đó Pv có thể được tính theo 
NDVI tương quan với các ngưỡng giá trị NDVIs 
của đất trống hoặc NDVIv của đất phủ đầy thực vật. 
NDVI được xác định theo tỷ số giá trị phản xạ của 
các kênh đỏ thuộc dải khả kiến và cận hồng ngoại 
[(red-NIR)/(red+NIR)]. Pv được xác định theo công 
thức sau [2] : 

      (8) 

Việc xác định độ phát xạ theo phương pháp NDVI 
yêu cầu phải biết trước độ phát xạ của đất và thực 
vật. Hầu hết các nghiên cứu trước đây đều lấy số 
liệu độ phát xạ từ các văn liệu sẵn có qua đo đạc 
thực nghiệm trên các mẫu đại điện. Điều này dễ dẫn 
đến sai số vì ở mỗi khu vực khác nhau sẽ có các bề 
mặt với đặc trưng vật lý khác nhau và cần thiết phải 
xác định riêng cho khu vực nghiên cứu. Trong nghiên 
cứu này, tác giả đã thử nghiệm trên khu vực Tp HCM 
với nhiều vùng mẫu chỉ là thực vật và chỉ là đất trống 
với kích thước lớn hơn rất nhiều giá trị 1 pixel để 
xác định NDVI của đất và thực vật, từ đó xác định độ 
phát xạ của đất và thực vật từ công thức thực nghiệm 
của Van De Griend, cũng như phần trăm lớp phủ thực 
vật Pv, cung cấp đầu vào cho phương pháp của E. Valor 
và V. Caselles để xác định độ phát xạ cho từng pixel 
của cả khu vực nghiên cứu. Trong nghiên cứu này, 
công thức tính TS được dẫn từ định luật Stefan-Bolt-
zman, để thuận tiện trong các mô tả về sau, chúng 
tôi tạm gọi là phương pháp "SB". Tương tự, phương 
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pháp tính độ phát xạ tạm gọi là phương pháp "NDVI 
phối hợp". Sơ đồ thực hiện xem trên hình 1. 

III. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ 

Khu vực nghiên cứu được chọn là Tp HCM với 
địa hình thấp dần từ bắc xuống nam với các công 
trình xây dựng tập trung ở các khu giữa và tiến dần 
lên phía bắc.  

Dữ liệu viễn thám sử dụng là ảnh vệ tinh LANDSAT  
và ASTER ; cả hai đều có : kênh nhiệt bên cạnh các 
kênh khả kiến và kênh hồng ngoại, độ phân giải 
không gian trung bình thích hợp cho nhiều nghiên 
cứu cấp địa phương (tỉnh, thành). Chu kỳ lặp của 
hai vệ tinh này là 16 ngày. Hai ảnh này đều được 
chọn vào thời điểm mùa khô, ít mây : ảnh Landsat 
chụp ngày 13-02-2002 và Aster chụp ngày 25-12-
2006 (ảnh 1). ảnh Landsat chỉ có 1 kênh nhiệt trong 
dải phổ 10,4-12,5 μm độ phân giải 60 m sẽ được 
 

dùng trong tính toán. ảnh Aster gồm 5 kênh nhiệt 
từ 8,125 đến 11,65 μm độ phân giải 90 m, trong đó 
2 kênh cuối 13 và 14 có dải phổ 10,25-11,65 μm. 
Theo nhiều tác giả [3, 7, 11, 16], phần lớn năng lượng 
bề mặt đất được các bộ cảm biến nhiệt thu nhận 
trong dải bước sóng 10,5-12,5  μm, và được dùng để 
ước tính nhiệt độ bề mặt đất và các quá trình nhiệt 
khác. Do đó, 2 kênh nhiệt 13 và 14 của ảnh Aster sẽ 
được dùng trong tính toán. Phần mềm ENVI được 
sử dụng cho toàn bộ quá trình thực nghiệm này. 

1. Tiền xử lý ảnh 

ở bước tiền xử lý ảnh, việc hiệu chỉnh bức xạ là 
điều cần thiết để chuyển đổi giá trị số nguyên (DN) 
không đơn vị sang giá trị thực của bức xạ (Bλ) với 
đơn vị là Wm-2àm-1. Điều này sẽ giúp cho sự khác 
biệt giữa các ảnh ghép giảm thiểu đến mức thấp 
nhất [12]. Mỗi bộ cảm biến có các tham số tính 
chuyển khác nhau : 

 
 

Hình 1. Quy trình xác định nhiệt độ và độ phát xạ bề mặt

ảnh vệ tinh 

Hiệu chỉnh hình học 

Hiệu chỉnh bức xạ, tính chuyển từ 
DN sang Bλ 

Kênh khả kiến và hồng ngoại Kênh hồng ngoại nhiệt 

Chuyển bức xạ trên vệ tình về phản xạ       
trên vệ tinh 

Chuyển về phản xạ bề mặt qua phép        
hiệu chỉnh khí quyển DOS 

Chuyển về bức xạ bề mặt qua phép     
hiệu chỉnh khí quyển ISAC 

Tính NDVI 

Hợp phần thực vật (PV) 

Xác định NDVIV, NDVIS  

Độ phát xạ của thực vật εv và đất trống εS 

Độ phát xạ ε của từng pixel ảnh  

Nhiệt độ bề mặt TS 

Tính nhiệt độ sáng TB 
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LANDSAT 13-02-2002  ASTER 25-12-2006 

ảnh 1. ảnh tổ hợp mầu giả khu vực nghiên cứu 

Đối với ảnh Landsat :   

   (9) 

Đối với ảnh Aster : 
    (10) 

trong đó, g, b, và R - các hệ số chuyển đổi đơn vị 
thường được cung cấp sẵn. 

Các kênh khả kiến và cận hồng ngoại được tiếp 
tục chuyển sang giá trị phản xạ và được đưa về phản 
xạ bề mặt qua phép hiệu chỉnh khí quyển từ phương 
pháp "Trừ đối tượng đen" (DOS - Dark Object 
Subtract). Phương pháp này dựa vào các điều kiện 
ngay chính trên ảnh và đối tượng đen được ước tính 
từ giá trị thấp nhất của histogram trích dẫn từ mỗi 
kênh. Phương pháp dùng để hiệu chỉnh khí quyển 
cho các kênh nhiệt trong dải phổ 8 - 14 μm được 
dùng trong nghiên cứu này là "Bù trừ hiệu ứng khí 
quyển ngay trên ảnh" (ISAC - In - Scene Atmos-
pheric Compensation). Giải thuật này giả thiết không 
có sự thay đổi các tham số khí quyển trên toàn ảnh 
và bề mặt gần với vật đen tuyệt đối tồn tại bên trong 
ảnh. Giả thiết không có thành phần hướng xuống của 
bức xạ bị phản xạ [22]. 

Tiếp theo là bước hiệu chỉnh hình học. ở bước 
này, tất cả các kênh của mỗi loại ảnh sẽ được đưa về 
cùng độ phân giải của kênh đỏ ; của ảnh Landsat là 
30 m, của ảnh Aster là 15 m, để tính giá trị NDVI. 

2. Tính độ phát xạ 

Mỗi một vật thể sẽ phát ra bức xạ riêng tùy theo 
khả năng hấp thụ của nó, do đó giá trị độ phát xạ  

của vật thể khác nhau sẽ khác nhau. Tuy nhiên, 
trên ảnh vệ tinh đối tượng bề mặt đất được cảm 
nhận theo từng pixel có kích thước liên quan đến 
độ phân giải không gian ảnh. Vì vậy, trong một 
pixel ảnh thường là hỗn hợp của hai hoặc vài đối 
tượng bên trong, và lúc đó giá trị độ phát xạ sẽ là 
hỗn hợp của các đối tượng này hợp lại.  

NDVI xác định cho đất trống và đất phủ đầy 
thực vật đối với ảnh Landsat 2002 là 0,107 và 0,676 
tương ứng độ phát xạ εs = 0,904 và εv = 0,991 ; đối 
với ảnh Aster 2006 là 0,106 và 0,725, tương ứng   
εs = 0,904 và εv = 0,994. 

Độ phát xạ có liên quan đến tình trạng lớp phủ 
mặt đất và tỷ lệ thuận với sinh khối thực vật, kết quả 
thể hiện trên ảnh 2b đối với ảnh Aster 2006 cho thấy 
những khu vực có thực vật thường có giá trị phát xạ 
cao hơn 0,92, đặc biệt những vùng phủ đầy thực vật 
độ phát xạ đạt trên 0,95. Đó là những vùng đất nông 
nghiệp có mật độ cây xanh cao hoặc những khu công 
viên cây xanh. Những khu vực đất trống, đô thị, khu  
xây dựng thường có giá trị độ phát xạ thấp nhất (khoảng 
0,90-0,91). Mặt nước sông hồ có giá trị trong khoảng 
0,91 đối với nước chứa ít thực vật lơ lửng ; ngược 
lại đối với mặt nước có nhiều thực vật lơ lửng, độ 
phát xạ đạt đến 0,92. 

Tương tự trên ảnh Landsat năm 2002 (ảnh 2a) 
cho thấy độ phát xạ ở những vùng đất nông nghiệp 
và khu vực có phủ cây xanh thường lớn hơn 0,92 
đến hơn 0,95 hoặc gần 1 tùy vào mật độ phủ ít đến 
nhiều. Đất đô thị và khu xây dựng, đất trống có độ 
phát xạ khoảng 0,90-0,91. Các vùng nước sông hồ  

bDNgB += *λ

RDNB *)( 1−=λ
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0,90  0,93    0,95           0,96       0,97       0,98 

a) LANDSAT 2002 

 

 
 

 
0.90  0.93    0.95           0.96       0.97       0.98 

b) ASTER 2006 

ảnh 2. Phân bố độ phát xạ bề mặt của hai ảnh Landsat và Aster 

do có mật độ thực vật lơ lửng khá cao nên độ phát 
xạ có giá trị khoảng từ 0,92 đến 0,95 gần như của 
thực vật. 

3. Tính nhiệt độ bề mặt đất 

Nhiệt độ được ước tính từ các kênh nhiệt của 
mỗi bộ cảm biến. Đối với Landsat chỉ có một kênh 
nhiệt là kênh 6. Đối với ảnh ASTER nhiệt độ được 
tính từ hai kênh 13 và 14, giá trị cực đại từ 2 kênh 
sẽ là nhiệt độ bề mặt kết quả [15]. 

ảnh 3 biểu diễn phân bố nhiệt độ bề mặt của khu 
vực Tp HCM trên 2 ảnh Landsat và Aster. Kết quả 
thống kê cho thấy nhiệt độ cao hơn 40 °C là các khu 
công nghiệp tập trung, nhiệt độ từ 36 °C đến 40 °C 
thường tập trung ở các khu đô thị, khu vực dân cư 
thiếu cây xanh hoặc với mật độ cây xanh thưa thớt 
hay các khu vực đất trống khô. Do tính chất của vật 
liệu bề mặt (bêtông, đá, nhựa đường...) của những 
nơi này mang tính dẫn nhiệt cao, hấp thu nhiệt tốt 
và nhanh, nhưng quá trình bốc thoát hơi nước lại 
kém bởi bề mặt không thấm, nên thông lượng hiển 
nhiệt luôn luôn cao hơn so với những vùng có cây 
xanh hay đất ẩm ướt. Đặc biệt, kết quả cho thấy các 
vùng có mây với nhân nhiệt độ thường thấp nhất 
(nhỏ hơn 22 °C) được thể hiện rõ ràng hơn trên ảnh 
Aster với mầu xanh da trời (blue), và đây cũng là 

thông tin hữu ích để tách các khu vực bị mây che 
phủ. Thống kê giá trị nhiệt độ cực đại và cực tiểu 
(bảng 1) cho thấy nhiệt độ bề mặt cực đại của năm 
2006 cao hơn so với năm 2002, mặc dù ảnh năm 
2006 chụp vào tháng 12 chưa phải là tháng cực nóng 
trong năm so với ảnh 2002 chụp vào tháng 2 nắng 
nóng. Điều này có thể giải thích với 2 nguyên nhân : 
thứ nhất, ảnh Landsat ETM+ được chụp vào khoảng 
10h sáng, ảnh Aster được chụp vào khoảng 10h30, 
trong khoảng thời gian trễ hơn khoảng 30' đó mặt 
đất đã được đốt nóng thêm một lượng nhiệt khiến 
cho nhiệt độ bề mặt lúc này sẽ cao hơn so với nhiệt 
độ bề mặt trước đó 30 phút. Thứ hai, có thể do xu 
hướng ngày càng nóng ấm bởi tiến trình đô thị hóa 
và công nghiệp hóa, đã làm tăng diện tích bề mặt 
không thấm, hấp thu nhiều năng lượng Mặt Trời và 
các hoạt động thải nhiệt của con người từ các quá 
trình sản xuất và sinh hoạt, góp phần làm tăng nhiệt 
độ bề mặt của khu vực. Nhìn chung, phân bố nhiệt 
độ bề mặt trên hai ảnh tập trung nền nhiệt độ cao ở 
các quận nội thành và quận huyện phía bắc. Phần 

Bảng 1. Thống kê nhiệt độ bề mặt tính từ ảnh vệ tinh (°C) 

Bộ cảm biến Min Max 

LANDSAT 23,2 45,9 
ASTER 17,4 49,4 
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a) LANDSAT 13-02-2002 

 
b) ASTER 25-12-2006 

ảnh 3. Phân bố nhiệt độ bề mặt trên hai ảnh Landsat và Aster 

rừng ngập mặn phía nam ở huyện Cần Giờ và các 
khu vực cây xanh đất nông nghiệp có nền nhiệt độ 
thấp hơn. Kết quả phân bố này cho biết thông tin 
giữa nhiệt độ bề mặt và lớp phủ bề mặt trên một khu 
vực nghiên cứu có mối quan hệ không gian với nhau 
thông qua các đặc tính nhiệt của vật chất. Do đó, sản 
phẩm kết quả nhiệt độ bề mặt từ dữ liệu viễn thám sẽ 
hữu ích cho việc phát hiện lớp phủ bề mặt cũng như 
đánh giá biến động trong nghiên cứu đô thị hoá qua 
đặc tính các bề mặt không thấm. 

4. Đánh giá độ chính xác 

ảnh Aster được sử dụng trong nghiên cứu này 
là ảnh thu nhận vào cuối tháng 12 năm 2006. Đây 
là thời gian thực hiện nghiên cứu nên có số liệu 
quan trắc về nhiệt độ dùng để đối chứng. Riêng ảnh 
Landsat là ảnh chụp vào năm 2002, không có số đo 
song hành, tuy nhiên dải bước sóng của kênh nhiệt 
Landsat (10-12 μm) bao gồm luôn cả hai dải bước 
sóng kênh nhiệt 13 và 14 của Aster. Đồng thời, việc 
tính toán nhiệt độ bề mặt được thực hiện theo cùng 
một quy trình, nên có thể xem xét kết quả đánh giá 
của ảnh Aster tương tự cho Landsat. Vì vậy, kết quả 
đánh giá độ chính xác sẽ được thực hiện đối với dữ 
liệu ảnh Aster để chứng minh phương pháp. 

Các tác giả đã tiến hành đặt 10 điểm quan trắc 
đo nhiệt độ hàng ngày trên các bề mặt đất khác nhau 
và lấy số đo vào lúc 10h30 cùng lúc vệ tinh TERRA 
mang bộ cảm biến Aster đi qua khu vực Tp HCM  

từ tháng 11-2006 cho đến khi đặt mua được ảnh 
Aster. Để đánh giá độ chính xác tính nhiệt độ bề 
mặt, các tác giả đã so sánh kết quả tính cho ảnh 
Aster vào tháng 12-2006 từ phương pháp nghiên 
cứu SB ở trên với số đo tại 10 điểm này và kết hợp 
so sánh kết quả tính toán từ các phương pháp Chuẩn 
hoá phát xạ NOR của A.R. Gillespie (1985) [15] 
và phương pháp của D.A. Artis và W.H. Carnahan 
(1982) [1] (gọi tắt AC trong mô tả bài báo này). 
Giá trị độ phát xạ của hai phương pháp NOR và 
AC được lấy từ kết quả của chúng tôi để cùng so 
sánh, riêng NOR chỉ sử dụng giá trị phát xạ cực đại 
và xem như là hằng số. Ngoài ra, các tác giả cũng 
đã so sánh kết quả tính với sản phẩm nhiệt độ bề 
mặt AST08 đã được tính trước theo phương pháp 
tách nhiệt độ và độ phát xạ TES [8] đặc biệt chuyên 
dùng cho ảnh Aster. Số đo quan trắc và số liệu tính 
toán từ các phương pháp khác nhau được thể hiện 
trên bảng 2. 

Sai số đánh giá độ chính xác của các phương pháp 
được tính từ độ lệch trung bình (bias) giữa các giá trị 
ước tính từ mỗi phương pháp với giá trị đo đạc thực 
tế và sai số E (%) giữa số đo và số tính (bảng 3). 

Kết quả cho thấy số liệu của sản phẩm AST08 
tính từ phương pháp TES cho kết quả tốt nhất, độ 
lệch khoảng 1 °C và sai số chỉ khoảng 2,24 %, vì 
đây là sản phẩm đã được tính hiệu chỉnh khí quyển 
đầy đủ. Kế tiếp là kết quả từ phương pháp SB của 
các tác giả có tính đến hiệu chỉnh độ phát xạ theo  
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Bảng 2. Số đo quan trắc và kết quả tính nhiệt độ từ các phương pháp khác nhau (°C) 

Nhiệt độ bề mặt TS có tính độ phát xạ Điểm 
quan 
trắc 

Toạ độ  
(UTM, m) Bề mặt 

Số đo     
quan trắc

Nhiệt độ sáng TB 

(không tính ε) SB AC NOR 
TES - 

AST08 

1 684101-1197269 Dân cư 40,5 31,30 38,20 38,00 31,60 40,90 
2 683111-1195829 Cá 32,0 26,80 34,30 34,00 27,30 31,90 
3 680711-1190024 Dân cư 39,5 30,67 37,80 37,60 31,00 37,90 
4 586081-1192724 Dân cư 33,0 27,31 34,20 33,90 27,80 32,85 
5 671876-1206269 Ruộng nước 28,5 24,30 31,60 32,20 25,00 27,85 

6 682091-1198049 Đường lộ 41,5 31,00 38,60 38,30 31,30 40,90 
7 682991-1197809 Đất trống 43,0 34,30 41,60 41,40 34,40 40,85 
8 677486-1199534 Cá 36,0 29,80 37,50 37,20 30,10 34,85 
9 688736-1188494 Mặt nước 36,0 27,10 34,30 34,00 27,60 36,90 

  10 670976-1130144 Lúa cao 29,5 24,50 30,90 30,60 25,10 29,85 

 
Bảng 3. Kết quả sai số tính nhiệt độ (TS) của các 

phương pháp khác nhau 

Phương pháp tính ε Bias (oC) E (%) 

TES - AST08 0,81 2,24 
SB 1,95 5,42 
AC 2,01 5,59 
NOR 6,83 19,0 
Không tính ε (TB) 7,24 20,14 

NDVI phối hợp, độ lệch khoảng 2 °C và sai số khoảng 
5,42 %. Phương pháp tính nhiệt độ theo AC có độ 
lệch cao hơn một ít so với phương pháp của chúng 
tôi. Riêng trường hợp chỉ dừng tính toán đến nhiệt 
độ sáng (không hiệu chỉnh theo độ phát xạ bề mặt) 
cho kết quả sai lệch lớn đáng kể. Đây là trường hợp 
xấu nhất, nếu chỉ để xem xét tổng thể khu vực nghiên 
cứu sẽ phải sử dụng đến, còn không thì nhất thiết 
phải tính đến giá trị phát xạ bề mặt để hiệu chỉnh 
số liệu. 

Có một điều cần quan tâm là, mặc dù phương 
pháp TES cho sai số nhỏ nhất trong các phương 
pháp mô tả, nhưng kết quả này là kết quả được định 
lượng trên trường nhìn FOV tương đương một vùng 
với kích thước 90×90 m đối với ảnh Aster. Trong 
khi đó, phương pháp NDVI sử dụng các đặc tính 
của các kênh phản xạ thường có độ phân giải (15-
30 m) cao hơn so với kênh nhiệt (60-90 m). ảnh độ 
phát xạ lúc này sẽ có độ phân giải là 15 m đối với 
Aster và 30 m đối với Landsat. Vì vậy, ảnh nhiệt 
độ bề mặt cuối cùng cũng mang cùng độ phân giải 
như ảnh độ phát xạ, giải quyết được một phần vấn 
đề hỗn hợp đối tượng trong một pixel. Đồng thời, 
phương pháp TES có quy trình tính toán phức tạp, 

 

yêu cầu số liệu phải được hiệu chỉnh khí quyển tốt. 
Điều này sẽ khó thực hiện đối với các trường hợp 
ảnh quá khứ không có sẵn số đo về các yếu tố khí 
quyển song hành. Cuối cùng, giải thuật TES được 
thiết kế chỉ chuyên dùng cho loại ảnh Aster. Vì vậy, 
qua kết quả này, phương pháp tính nhiệt độ theo 
phương pháp SB có hiệu chỉnh độ phát xạ từ NDVI 
phối hợp của chúng tôi sẽ là giải pháp tối ưu trong 
điều kiện thực tế của Việt Nam. 

KẾT LUẬN 

Phương pháp viễn thám nhiệt trong quan trắc 
nhiệt độ bề mặt đô thị từ ảnh vệ tinh tài nguyên là 
một kênh thông tin khá hữu ích trong các nghiên cứu 
về tài nguyên, môi trường, khí hậu, cảnh quan và 
trong các nghiên cứu về đô thị, đặc biệt, trong bối 
cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu. Các kết quả thu được 
cho thấy, phương pháp ước tính nhiệt độ bề mặt có 
tính đến giá trị độ phát xạ bề mặt từ nghiên cứu này 
có độ lệch so với số đo thực tế trong khoảng 2 °C 
với quy trình tính toán đơn giản, không phụ thuộc 
vào số lượng kênh nhiệt và tăng cường độ phân giải 
không gian ảnh nhiệt độ bề mặt. Đây sẽ là giải 
pháp tối ưu trong điều kiện thực tế ở Việt Nam. 
Phương pháp viễn thám nhiệt cho kết quả phân bố 
nhiệt độ bề mặt trên toàn vùng nghiên cứu theo từng 
pixel. Số đo nhiệt độ bề mặt thực tế của từng điểm 
quan trắc chắc chắn sẽ khác biệt so với số đo tính 
từ phương pháp viễn thám. Điều này lý giải bởi độ 
phân giải của ảnh vệ tinh, cụ thể các bộ cảm biến 
viễn thám cảm nhận vật thể trong từng pixel. Nếu 
vật thể nào có kích thước bằng hoặc lớn hơn một 
pixel thì giá trị đo đạc từ viễn thám có thể so sánh 
với giá trị đo đạc thực địa khi không kể đến các yếu  
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tố của điều kiện môi trường và khí quyển. Thông 
thường bên trong một pixel sẽ là hỗn hợp của một 
vài đối tượng, do đó kết quả sẽ là hỗn hợp của các đối 
tượng này. Tuy nhiên, trong thực tế ta khó có thể 
đo đạc cho từng đối tượng trên một khu vực nghiên 
cứu, vì sẽ cần sử dụng nhiều công lao động, chi phí 
thực địa lại rất cao và cần có nhiều thiết bị đo. Đồng 
thời, phương pháp đo đạc truyền thống từ các trạm 
quan trắc khí tượng cũng không thể thực hiện được 
bằng cách tăng dầy mật độ trạm do chi phí thiết lập 
tốn kém. Vì vậy, viễn thám sẽ là phương pháp tối ưu 
cho giải pháp này. Bên cạnh đó, phương pháp NDVI 
phối hợp xác định độ phát xạ từ giá trị phổ của các 
kênh khả kiến có độ phân giải cao hơn các kênh 
nhiệt, do đó sẽ cho kết quả ước tính giá trị nhiệt độ 
chi tiết hơn và giải quyết được một phần về tính chất 
hỗn hợp đối tượng bên trong một pixel. 
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SUMMARY 

Thermal remote sensing method in study on urban 
surface temperature distribution 

Land surface temperature (LST) is strongly 
influenced by the ability of the surface emission. 
Therefore, calculating LST requires a prior determi-
ning surface emissivity for the accuracy. Thermal 
infrared remote sensing potentially measures the 
earth’s surface radiation for retrieving surface tem-
perature values in the whole study area by pixel. 
The paper presents the results of study on metho-
dology to determinate the surface temperature of 
urban areas in Ho Chi Minh City considered surface 
emissivity factor from NDVI combined method. The 
experiment was carried out on two kinds of the sa-
tellite images such as Landsat and Aster owing the 
thermal infrared bands with the medium spatial reso-
lution, suitable for studies on heat processes in urban 
areas. The results showed that the average bias of 
LST calculation is about 2 °C in compared with the 
in-situ measurements. It presented the picture of 
the LST distribution of the whole study area. An 
addition, resulted LST image, calculated through 
surface emissivity from visible and near infrared 
channels has higher spatial resolution in compared 
with one from the thermal infrared channels. 
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